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- Nghiên cứu định tính cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến người dân khi phun thuốc bị ảnh hưởng sức khỏe 
như phun cả lúc trưa nắng không nghỉ, bình phun kém chất lượng, thường rò rỉ, ướt cả áo quần, khi phun ít chú ý 
hướng gió, đi theo địa hình cho tiện và nhanh, ăn uống, sinh hoạt trước, trong và sau phun bình thường, pha thuốc 
tăng liều để diệt triệt để sâu bệnh…vv. 

Bảng 15: Tình hình cất trữ HCBVTV trong gia đình, trong huyện: 
Gò đồi Đất giữa Ven sông Chung Vùng 

HCBVTV SL % SL % SL % SL % CI95% 
 P 

Có cất trữ 28 6,2 112 11,8 49 7,5 189 9,2 7,9 - 10,5 
Không cất trữ 427 93,8 837 88,2 603 92,5 1887 90,8 90,4- 92,2 

< 0,01 

Tổng sử dụng 455 100, 949 100, 652 100, 2056 100, 100,0  
 
 
- Tình hình cất trữ HCBVTV ở 3 vùng khác nhau rõ 

rệt ( p < 0,01); Tỷ lệ có cất trữ HCBVTV trong nhà ở cả 3 
vùng vẫn còn từ 6,2 đến 11,8%, chung cho cả huyện 
chiếm 9,2% ( CI95% = 7,9 – 10,5%). Nghiên cứu định 
tính cho thấy vị trí cất trữ thuốc và xử lý thuốc thừa tùy 
tiện. 

KẾT LUẬN 
1. Lao động nông nghiệp ở huyện Sóc sơn chiếm tỷ 

lệ cao(83,3-85,5%), LĐ thiếu niên và người già chiếm tỷ 
lệ đáng kể và cao hơn so với LĐ khác( 2,4% và 9,6%); 
LĐ nữ chiếm 53,2%. Mức sống và trình độ văn hóa của 
LĐNN thấp hơn hẳn LĐ khác trong huyện. Mức giàu 
nghèo ở vùng gò cao hơn so với hai vùng đất giữa và 
ven sông. 

2. Việc sử dụng hóa chất trừ sâu/diệt cỏ(HCBVTV) 
có nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe của người dân ở 
đây: 100% hộ dân nông nghiệp sử dụng HCBVTV; tự 
phun chiếm 96.9%; sử dụng trên 15 loại thuốc khác 
nhau; có 3 loại trong danh mục thuốc cấm vẫn được sử 
dụng phổ biến; nữ giới đi phun chiếm cao 70,8%; có tới 
3,3% là phụ nữ có thai và 13% trẻ nhỏ trong diện cấm đi 
phun thuốc vẫn đi phun; chỉ có 7,6% người đi phun được 

cán bộ chuyên môn hướng dẫn; trang bị phòng hộ c  ̧
nhân sơ sài và mới có 58,9% sử dụng; còn 7,9-10,5% hộ 
dân có cất trữ HCBVTV và để tùy tiện trong gia đình; có 
tới 74,5-78,2% bị các biểu hiện ảnh hưởng sức khỏe sau 
khi đi phun với trên 30 dấu hiệu triệu chứng và có sự 
khác biệt giữa 3 vùng ( p < 0.01); đa số xử trí đơn giản 
theo kinh nghiệm từ cộng đồng, hiếm khi người dân đến 
trạm y tế khám, chữa khi bị các dấu hiệu ảnh hưởng sức 
khỏe sau phun thuốc .  

KIẾN NGHỊ 
- Việc chăm sóc sức khỏe cho người LĐNN cần được 

chú trọng nhiều hơn vì tỷ lệ LĐNN chiếm rất cao, đặc 
biệt với LĐ thiếu niên, LĐ người lớn tuổi và LĐ nữ trong 
L§NN. 

- Việc sử dụng HCBVTV cần phải: Tuân thủ đúng 
các văn bản của nhà nước đã quy định như thuốc cấm, 
phụ nữ có thai, trẻ em không được sử dụng HCBVTV. 
Tăng cường TTGDSK và an toàn sử dụng HCBVTV, phải 
có trang bị phòng hộ LĐ cá nhân đúng, đầy đủ và thuộc 
diện được sử dụng. Cần có hình thức huấn luyện khác 
nhau, phù hợp để người dân nâng cao nhận thức và 
hành vi an toàn khi sử dụng HCBVTV.  

 
NGHIÊN CỨU LƯỢNG GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG  

HOẠT ĐỘNG XÉT NGHIỆM ĐA KHOA VÀ THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ  
NHẰM CẢI TIẾN QUI TRÌNH HIỆU QUẢ VÀ NHANH CHÓNG HƠN 

 
Vũ Quang Huy và CS  

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 
 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: lượng giá các hoạt động trong xét 

nghiệm và các yếu tố ảnh hưởng thời gian trả kết quả 
để nâng cao hiệu quả, chất lượng và giảm thời gian 
trả kết quả. Đối tượng: toàn bộ các bước, các loại ống 
lấy máu xét nghiệm, các chỉ định thuộc các chuyên 
ngành xét nghiệm, tại các thời điểm khác nhau. 
Phương pháp: mô tả cắt ngang.Quan sát, ghi nhận 
toàn bộ số liệu các mẫu khác nhau trên các khâu 
khác nhau. Xác định tỷ lệ phân bố giữa loại xét 
nghiệm, tại các thời điểm khác nhau, phân tích đánh 
giá, xác định các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả và 
thời gian trả kết quả xét nghiệm.Kết quả: về phân bố 
các nhóm xét nghiệm, có 2 nhóm chiếm tỷ lệ cao 

nhất là hóa sinh (HS) và miễn dịch (MD) lần lượt là 
34% và 25%, và tỷ lệ kết hợp cả HS và MD tới 64%; 
Thời gian chờ kết quả xét nghiệm miễn dịch: các bước 
thật sự thực hiện xét nghiệm chiếm 32% thời gian; 
còn lại là các bước không thực sự làm xét nghiệm và 
các khâu trì hoãn. Kết luận và bàn kuận: Kết hợp mẫu 
HS và MD cùng ống nghiệm sẽ giảm được số ống 
phải lấy là 39%, giảm chi phí và thời gian. Xác định 
được các yếu tố trì hoãn giúp cải tiến, hạn chế và triệt 
tiêu các khoảng đó sẽ góp phần giảm thiểu khoảng 
chờ đợi 68% trong thời gian ra kết quả.  
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Từ khóa: Thời gian trả kết quả, Xét nghiệm y 
khoa, Hóa sinh, Miễn dịch, Huyêt học, đông máu, 
tổng phân tích nước tiểu 

SUMMARY 
Objectives: investigate quantitatively all 

components which influent to the turn around time of 
test results to improve laboratory services. Subjects 
and methods: all steps, tube samples and tests at 
different time were evaluated and analyzed. Results: 
sample distribution shown that Biochemistry and 
Immunology assay were two picks and the 
combination of these two tests is 64%. Turnaround 
time TAT analysis shown the valuable step took place 
for only 32% TAT. Conclusions and discussion: 
consolidation and integration of biochemistry and 
immunology assay tests could reduce number of 
samples draw and processed by 39%, which result in 
reduce cost and time; TAT can be reduced be 
eliminating non-value steps and all delay.  

Keywords: Turnaround time (TAT), Laboratory 
test, Biochemistry, immunology, hematology, 
coagulation, urine analysis. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Hoạt động xét nghiệm cận lâm sàng ở Bệnh viện 

Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở 
nhiều bệnh viện đa khoa bao gồm nhiều chuyên 
ngành xét nghiệm: hóa sinh, miễn dịch, huyết học, 
đông máu, nước tiểu,… Việc bố trí nhiều chuyên 
ngành trong một khoa xét nghiệm đa khoa đáp ứng 
được yêu cầu hoạt động tập trung hóa, phát huy được 
nguồn lực mọi mặt thiết bị và nhân lực; tạo thuận lợi 
chỉ định xét nghiệm và ra kết quả tổng hợp tạo thuận 
lợi cho bác sỹ lâm sàng và bệnh nhân (1), (4). 

Nhưng hoạt động thế nào, bố trí, sắp xếp qui trình 
sao cho hiệu quả, nhanh chóng thì còn nhiều lúng 
túng. Phân tích các thành phần trong xét nghiệm đa 
khoa để có phương án qui trình chuyên môn hợp lý, 
hiệu quả là cần thiết (2), (3).Vì vậy chúng tôi thực 
hiện đề tài này nhằm mục tiêu:  

Nghiên cứu lượng giá hoạt động các chuyên khoa 
trong xét nghiệm đa khoa và các yếu tố ảnh hưởng 
đến thời gian trả kết quả nhằm cải tiến nâng cao hiệu 
quả, chất lượng và rút ngắn thời gian trả kết quả xét 
nghiệm.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Toàn bộ các bước, các giai đoạn trong hoạt động 

xét nghiệm, các loại ống, dụng cụ lấy máu xét 
nghiệm, các loại chỉ định thuộc các chuyên ngành xét 
nghiệm: hóa sinh, miễn dịch, huyết học, nước tiểu tại 
các thời điểm khác nhau. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Mô tả cắt ngang. 
Quan sát, ghi nhận toàn bộ số liệu các mẫu khác 

nhau trên các khâu khác nhau:  
Từ khâu bắt đầu lấy máu và các bệnh phẩm. 

Phân loại các loại ống lấy mẫu theo loại xét 
nghiệm gồm 6 loại: hóa sinh, miễn dịch, huyết học, 
đông máu, máu lắng (ESR) và nước tiểu. 

Vận chuyển mẫu xét nghiệm tới khoa xét nghiệm. 
Phân loại mẫu, chia mẫu theo nhóm, chuẩn bị 

mẫu xét nghiệm, ly tâm 
Thực hiện các loại xét nghiệm 
Kiểm tra xác nhận kết quả 
Trả kết quả xét nghiệm. 
Thực hiện tại các thời điểm khác nhau, cách nhau 

30 phút từ khi mẫu bắt đầu tới khoa xét nghiệm 6 giờ 
30 đến cuối giờ sáng 11 giờ 30. 

Xác định tỷ lệ phân bố giữa các chủng loại xét 
nghiệm khác nhau, tại các thời điểm khác nhau, Tổng 
hợp phân tích đánh giá xác định các yếu tố ảnh 
hưởng trên các giai đoạn xét nghiệm tới hiệu quả và 
thời gian trả kết quả xét nghiệm (4), (5), (6). 

KẾT QUẢ 
1. Phân bố giữa các nhóm trong tổng số các 

xét nghiệm được chỉ định. 

 
 Biểu đồ1: Phân bố giữa các nhóm trên toàn bộ các xét 

nghiệm được chỉ định 
Nhận xét: biểu đồ 1 cho thấy các nhóm xét 

nghiệm được chỉ định có tỷ lệ từ cao đến thấp là: hóa 
sinh, miễn dịch, huyết học, nước tiểu, đông máu và 
máu lắng (ESR) 

2. Tần suất chỉ định xét nghiệm Hóa sinh và 
Miễn dịch riêng lẻ và kết hợp. 

 

 
 Biểu đồ 2: Tần suất chỉ định xét nghiệm Hóa sinh và Miễn dịch 

riêng lẻ và kết hợp 
Nhận xét: biểu đồ 2 cho thấy tỷ lệ chỉ định riêng lẻ 

xét nghiệm hóa sinh (HS) là 30%, miễn dịch (MD) là 
6%, tỷ lệ chỉ định kết hợp cả xét nghiệm HS và MD tới 
64%. 
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3. Số lượng và phân bố các nhóm xét nghiệm 
theo thời gian. 

 
Biểu đồ 3: Số lượng mẫu và phân bố các nhóm xét nghiệm theo 

thời gian  
Nhận xét: biểu đồ 3 cho thấy thời điểm số lượng 

mẫu của tất cả các nhóm xét nghiệm đạt đỉnh cao 
nhất là lúc 8 giờ 30, tiếp theo là lúc 6 giờ 30. 

4. Tần suất số lượng xét nghiệm hóa sinh chỉ 
định trên mỗi bệnh nhân. 

Trung bình: 6,7 XN/ BN
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Biểu đồ 4: Tần suất số lượng xét nghiệm hóa sinh chỉ định trên 

mỗi bệnh nhân  
Nhận xét: biểu đồ 4 cho thấy số lượng xét nghiệm 

hóa sinh được chỉ định nhiều nhất trên một bệnh nhân 
và theo thứ tự giảm dần là 2, 3, và 13 xét nghiệm; 
trung bình là 6,7 xét nghiệm hóa sinh/ bệnh nhân. 

5. Tần suất số lượng xét nghiệm miễn dịch 
được chỉ định. 

Trung bình: 2,7 XN/ BN
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Biểu đồ 5: Tần suất số lượng xét nghiệm miễn dịch được chỉ 

định  
Nhận xét: biểu đồ 5 cho thấy số lượng xét nghiệm 

miễn dịch được chỉ định nhiều nhất trên một bệnh 
nhân và theo thứ tự giảm dần là 3, 1, và 2 xét nghiệm; 
trung bình là 2,7 xét nghiệm miễn dịch/ bệnh nhân. 

 
 

6. Các yếu tố ảnh hưởng thời gian trả kết quả. 
6.1. Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến thời 

gian trả kết quả xét nghiệm miễn dịch. 

 
Biểu đồ 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian trả kết quả xét 

nghiệm miễn dịc.h  
Nhận xét: biểu đồ 6 tổng hợp các yếu tố ảnh 

hưởng đến thời gian trả kết quả xét nghiệm miễn dịch 
cho thấy gồm 4 nhóm:  

- Các bước có ích: lấy mẫu bệnh phẩm, ly tâm 
mẫu, chạy máy làm xét nghiệm, trả KQ.  

- Các bước vô ích: di chuyến mẫu tới khoa xét 
nghiệm, đưa vào máy ly tâm, chờ đợi lấy từ máy ly 
tâm, chờ đợi đưa vào máy ly tâm. 

- Trì hoãn chờ đợt chạy xét nghiệm: phân loại xét 
nghiệm HS, MD, phân loại, chiết mẫu.  

- Các trì hoãn khác: sau khi lấy mẫu chờ chuyển 
mẫu lên khoa xét nghiệm; sau khi lên tới khoa chờ 
phân nhóm; sau khi đưa tới nhóm; sau khi ly tâm, chờ 
trước khi chạy mẫu trên máy, chờ kiểm tra và xác 
nhận kết quả. 

6.2. Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng tới thời 
gian trả kết quả xét nghiệm miễn dịch  
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Biểu đồ 7: Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng thời gian trả kết quả 

xét nghiệm miễn dịch 
Nhận xét: biểu đồ 7 cho thấy các bước có ích thật 

sự trong quá trình thực hiện xét nghiệm chiếm 32% 
tổng số thời gian chờ ra kết quả xét nghiệm; còn lại là 
các bước không thực sự làm xét nghiệm, các khâu trì 
hoàn chờ mẻ chạy xét nghiệm và các trì hoãn khác. 
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BÀN LUẬN 
- Về phân bố các nhóm trong toàn bộ xét nghiệm: 

2 nhóm chiếm đa số là hóa sinh và miễn dịch, tỷ lệ 
kết hợp 2 nhóm này lên tới 64%. 

Việc kết hợp lấy mẫu của 2 nhóm này sẽ giúp 
giảm tới 39% số ống xét nghiệm qua đó đem lại các 
lợi ích (4):  

Giảm được 39% chi phí ống nghiệm. 
Giảm được quá trình thao tác chiết mẫu khi lấy 

máu. 
Giảm được thao tác khi làm xét nghiệm phải ly 

tâm lại và chiết mẫu ra cup bằng tay do lượng mẫu 
thiếu. 

- Về thời gian trả kết quả xét nghiệm: Nhóm miễn 
dịch có thời gian trả kết quả lâu nhất, được tập trung 
nghiên cứu phân tích chi tiết tỉ mỉ: 

Các bước thật sự thực hiện xét nghiệm chiếm 32% 
thời gian chờ ra kết quả xét nghiệm. 

Còn lại 68% là rất nhiều bước do bị trì hoãn hoặc 
vô ích như: di chuyến mẫu, chờ đợi di chuyển mẩu, 
chờ đợi phân loại xét nghiệm, chờ đợi đưa vào và lấy 
từ máy ly tâm ra; chờ đợi chiết mẫu, chờ đợt chạy xét 
nghiệm. và các trì hoãn khác: chờ trước khi chạy mẫu 
trên máy, chờ kiểm tra và xác nhận kết quả,… 

Việc điều chỉnh qui trình thực hiện để hạn chế và 
triệt tiêu rất nhiều bước có các khoảng thời gian trì 
hoãn này sẽ góp phần giảm thiểu được khoảng chờ 
đợi 68% trong thời gian ra kết quả xét nghiệm này (4), 
(5). 

KẾT LUẬN 
1. Phân bố trong tổng các số xét nghiệm chỉ định 

có 2 nhóm chiếm tỷ lệ cao nhất là hóa sinh và miễn 
dịch lần lượt là 34% và 25%. 

Trong 2 nhóm cao nhất này, tỷ lệ chỉ định riêng lẻ 
xét nghiệm hóa sinh (HS) là 30%, miễn dịch (MD) là 
6%, tỷ lệ chỉ định kết hợp cả xét nghiệm HS và MD tới 
64%. 

Kết hợp mẫu Hóa sinh và Miễn dịch cùng ống 
nghiệm thay vì lấy ống riêng rẽ sẽ giảm được số ống 

phải lấy là 39%, vừa giảm chi phí ống nghiệm, vừa 
giảm thời gian các thao tác không cần thiết 

Tần suất mẫu chỉ định xét nghiệm kết hợp Hóa 
sinh và Miễn dịch theo thời gian 

Số lượng và phân bố mẫu toàn bộ các nhóm xét 
nghiệm theo thời gian 

2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng thời gian trả kết 
quả xét nghiệm miễn dịch: các bước thật sự thực hiện 
xét nghiệm chiếm 32% thời gian chờ ra kết quả xét 
nghiệm; còn lại là các bước không thực sự làm xét 
nghiệm và các khâu trì hoãn.  

Xác định được các yếu tố này giúp cải tiến, hạn 
chế và triệt tiêu các khoảng thời gian trì hoãn sẽ góp 
phần giảm thiểu khoảng chờ đợi 68% trong thời gian 
ra kết quả xét nghiệm. 

3. Xác định thời gian cao điểm của tất cả các xét 
nghiệm là 8 giờ 30, giúp bố trí sắp xếp nhân lực hợp 
lý để đáp ứng. 
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Bước đầu Điều trị bốn bệnh nhân tâm thần phân liệt  

có trầm cảm với rối loạn bản năng ăn uống nặng 
 

Tô thanh phương 
Bệnh viện tâm thần trung ương 1 

 
Đặt vấn đề 
Tâm thần phân liệt ( TTPL ) là một trong những 

bệnh loạn thần nặng và khá phổ biến. Theo thống kê 
của tổ chức y tế thế giới thì tỷ lệ mắc chung khoảng 
1% dân số. ở Việt Nam, theo một số tác giả là 0,47- 
0,71%, tuy nhiên ở các vùng địa lý khác nhau thì tỷ lệ 
khác nhau. Hàng năm bệnh thường gia tăng thêm 
khoảng 0,02- 0,07% dân số, bệnh thường gặp ở tuổi 

trẻ từ 15- 30 tuổi chiếm tới 75% và tỷ lệ cao xung 
quanh 20 tuổi. Nguy cơ mắc bệnh khá cao, theo 
Zharikov N.M. (1981) cứ một trường hợp bệnh TTPL 
có biểu hiện lâm sàng rõ rệt thì có ba trường hợp 
bệnh tiến triển tiềm tàng.  

Tâm thần phân liệt có xu hướng tiến triển mạn tính 
và hay tái phát, làm mất khả năng lao động và học 


